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1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 

 Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, 

Việt Nam ®  tham gia nhiều tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế 

và khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) và 

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1995, Diễn đàn Hợp 

tác ¸ - Âu (ASEM) năm 1996, Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu ¸ - 

Thái Bình Dương (APEC) năm 1998, ký Hiệp định Thương mại 

song phương với Hoa Kỳ năm 2000. Tháng 11 năm 2006, Việt 

Nam ®  được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Đây là một mốc quan trọng, đánh dấu quá trình hội nhập sâu hơn 

của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. 

 Việc gia nhập WTO sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ 

hội, trong đó cơ hội lớn nhất đó là các doanh nghiệp Việt Nam có 

thể tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nhờ việc mở rộng các 

thị trường ngoài nước. Bên cạnh đó chúng ta còn có cơ hội tiếp cận 

các nguồn hàng, dịch vụ đa dạng, phong phú với giá cạnh tranh của 
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các nước khác nhau trên thế giới, đặc biệt là máy móc, trang thiết 

bị kỹ thuật cao cấp và các yếu tố đầu vào. Bên cạnh cơ hội, Việt 

Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Sự thách thức lớn 

nhất mà Việt Nam phải đương đầu đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa 

hàng hóa trong nước với hàng hóa nước ngoài. Trở thành thành 

viên của WTO, Việt Nam buộc phải thực hiện lộ trình cắt giảm 

hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở cửa cho hàng hóa nước 

ngoài vào Việt Nam. §  đến lúc Việt Nam phải tính đến trường 

hợp các doanh nghiệp nước ngoài muốn chiếm lĩnh thị trường Việt 

Nam bằng cách bán phá giá các sản phẩm xuất khẩu của họ vào thị 

trường Việt Nam. 

 Trước đây nếu hàng nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá 

giá gây ra thiệt hại cho các nhà sản xuất các mặt hàng cùng loại 

trong nước thì trong những năm tới nguy cơ này càng lớn hơn do 

khi đó hàng rào bảo hộ bằng các biện pháp hạn chế định lượng sẽ 

không còn, đồng thời thuế suất thuế nhập khẩu bị giảm xuống. Vì 

vậy, chúng ta phải nghiên cứu và áp dụng các công cụ bảo hộ mới 

phù hợp với quy định của WTO, trong đó có thuế chống bán phá 

giá. 

 Thuế chống bán phá giá được áp dụng ở Canada vào năm 

1904 và ngày càng được áp dụng rộng r i không chỉ ở các nước 

phát triển mà cả ở những nước đang phát triển. Đây là công cụ bảo 

vệ hiệu quả hàng sản xuất trong nước khi phải cạnh tranh với hàng 

nhập khẩu bị bán phá giá. 

 Mặc dù Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế xuất, nhập khẩu số 04/1998/QH 10 ngày 25/05/1998 cho phép 

áp dụng thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu bị bán phá giá vào 

Việt Nam, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 
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phủ ngày 04/04/2001 cũng xây dựng nguyên tắc áp dụng thuế 

chống bán phá giá năm 2001, Pháp lệnh của ủy ban Thường vụ 

Quốc hội số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 quy định 

về việc chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam, Nghị 

định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 hướng 

dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá 

hàng nhập khẩu vào Việt Nam nhưng cho đến nay Việt Nam chưa 

áp dụng trường hợp thuế chống bán phá giá nào. Trong khi đó 

nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển và đang phát 

triển ®  khởi kiện và áp dụng rất thành công thuế chống bán phá 

giá đối với hàng nhập khẩu vào nước họ, giúp bảo vệ và mang lại 

lợi ích to lớn cho các ngành sản xuất trong nước. §  đến lúc Việt 

Nam cần phải áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập 

khẩu vào Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa được kết 

nạp là thành viên của WTO vào tháng 11/2006. Việt Nam là nước 

đi sau, chưa từng có kinh nghiệm trong việc áp dụng thuế chống 

bán phá giá. Việc nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng của các nước đi 

trước và rút ra những bài học trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 

và thực thi các quy định trong lĩnh vực chống bán phá giá là thực 

sự cần thiết đối với Việt Nam. 

Với các lý do nêu trên và căn cứ vào tình hình nghiên cứu 

đề tài trong và ngoài nước, chúng tôi ®  chọn nghiên cứu đề tài 

“Thuế chống bán phá giá ở một số nước thành viên WTO và một 

số gợi ý cho Việt Nam”. 

2. Tình hình nghiên cứu. 

Trong những năm gần đây, thuế chống bán phá giá và áp 

dụng thuế chống bán phá giá là vấn đề được nhiều học giả trong và 

ngoài nước nghiên cứu. Tuy nhiên phần lớn các nghiên cứu chủ 
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yếu trình bày dưới dạng đơn lẻ, chưa có sự so sánh một cách tổng 

quát việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại một số nước. 

 Sau khi Việt Nam bị Mỹ kiện bán phá giá một số mặt hàng 

thủy sản, ®  có một số công trình nghiên cứu trong nước về kinh 

nghiệm áp dụng thuế chống bán phá giá tại một số nước tiêu biểu. 

Nhóm tác giả của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) với Dự 

án “Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới: Nâng cao năng 

lực trong lĩnh vực chống bán phá giá” phân tích thực trạng áp dụng 

thuế chống bán phá giá tại một số nước, từ đó gợi ý một số giải 

pháp cho việc áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, nhóm tác giả của công trình này trình bày kinh nghiệm áp 

dụng thuế chống bán phá giá của một số nước vẫn còn dàn trải, do 

vậy những gợi ý đưa ra chưa thực sự có tính thuyết phục cao. 

  Tác giả Hoàng Tích Phúc cùng nhóm tác giả của Vụ hợp 

tác đa biên – Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) với đề tài 

khoa học “Cơ sở khoa học áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” ®  đưa ra được 

những luận chứng khẳng định việc áp dụng thuế chống bán phá giá 

ở Việt Nam là thực sự cần thiết bởi Việt Nam ®  thực sự hội nhập 

vào nền kinh tế thế giới. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý cho 

việc áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

những gợi ý trên hoàn toàn mang tính chủ quan, chưa thực sự dựa 

trên nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đi trước. 

 Một số nghiên cứu của các học giả nước ngoài như “Xu 

hướng và các yếu tố tạo nên các hành động chống bán phá giá, 

một quan điểm toàn cầu” (2003) của tác giả Aradhna Aggarwal ®  

đưa ra cái nhìn toàn cảnh về việc cần thiết áp dụng thuế chống bán 

phá giá với tất cả các nước khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế 
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giới; “Việt Nam gia nhập WTO: Phân tích thuế quan, Ngành và 

trợ cấp” (2005) của hai tác giả Loard Montague và Nguyễn Trường 

Sơn ®  đưa ra những phân tích đối với Việt Nam khi phải làm quen 

với các loại thuế mới, trong đó có thuế chống bán phá giá.  

Các nghiên cứu đề cập đến sự cần thiết phải áp dụng thuế 

chống bán phá giá khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu 

hơn vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên vẫn 

còn sơ bộ, chủ yếu đưa ra một số vấn đề có tính lý thuyết và dựa 

trên các số liệu thống kê trong từng giai đoạn của các nước trên thế 

giới. Vì vậy việc bổ sung và phát triển những vấn đề còn chưa 

nghiên cứu hoặc nghiên cứu một cách đơn giản, riêng rẽ đối với 

vấn đề áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam là mục tiêu của 

luận văn.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu. 

Luận văn “Thuế chống bán phá giá ở một số nước thành 

viên WTO và một số gợi ý cho Việt Nam nghiên cứu so sánh kinh 

nghiệm áp dụng thuế chống bán phá giá của một số nước tiêu biểu 

là thành viên của WTO nhằm gợi ý một số giải pháp cho việc áp 

dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn thực hiện 

một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: 

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến phá giá 

và thuế chống bán phá giá. 

- Nghiên cứu so sánh kinh nghiệm áp dụng thuế chống bán 

phá giá của một số nước tiêu biểu là thành viên của WTO. 
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- Gợi ý một số giải pháp đối với việc áp dụng thuế chống 

bán phá giá ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

4.1. Đối tượng nghiên cứu. 

Luận văn nghiên cứu quy định thuế chống bán phá giá 

trong Tổ chức thương mại thế giới WTO, tình hình áp dụng thuế 

chống bán phá giá trên thế giới thời gian qua, kinh nghiệm áp dụng 

thuế chống bán phá giá của một số nước tiêu biểu là thành viên của 

WTO. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu. 

- Luận văn chỉ nghiên cứu những quy định về thuế chống 

bán phá giá trong WTO và việc áp dụng thuế chống bán phá giá ở 

một số nước thành viên của WTO, cụ thể là Hoa Kỳ, úc và ấn Độ. 

- Thời gian nghiên cứu được giới hạn từ năm 1995 đến 

năm 2008, có tính đến những văn bản pháp luật mới trong thời gian 

gần đây. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử, và một số phương pháp nghiên cứu chung 

trong lĩnh vực kinh tế như phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và 

dự báo. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn. 

- Làm rõ những điểm chung và những điểm riêng trong 

việc áp dụng thuế chống bán phá giá của một số nước thành viên 

WTO, từ đó rút ra một số bài học hữu ích đối với việc áp dụng thuế 

chống bán phá giá ở Việt Nam. 

- Gợi ý một số giải pháp cho việc áp dụng thuế chống bán 

phá giá ở Việt Nam. 
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7. Bố cục của luận văn. 

Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn được kết 

cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về bán phá giá, thuế chống bán phá 

giá và hiệp định chống bán phá giá của WTO. 

Chương 2: Kinh nghiệm áp dụng thuế chống bán phá giá 

tại một số nước thành viên của WTO. 

 Chương 3: Một số gợi ý liên quan đến việc áp dụng thuế 

chống bán phá giá ở Việt Nam. 

 

Chương 1. Tổng quan về bán phá giá,  
thuế chống bán phá giá và Hiệp định 

 chống bán phá giá của WTO 
1.1. Một số vấn đề chung về bán phá giá và thuế chống bán 

phá giá. 

1.1.1. Khái niệm bán phá giá và ý nghĩa kinh tế của việc bán phá 

giá. 

1.1.1.1. Khái niệm bán phá giá. 

 Các quan niệm quốc tế nói chung và quan niệm của Việt 

Nam nói riêng đều thống nhất quan điểm cho rằng hiện tượng “bán 

phá giá” xảy ra khi hàng hóa xuất khẩu được bán sang một nước 

khác với giá thấp hơn giá bán tại thị trường nội địa (của nước xuất 

khẩu). Nếu đọc lướt qua, định nghĩa này thật đơn giản, chỉ việc so 

sánh giữa giá xuất khẩu với giá bán tại nội địa, nếu giá xuất khẩu 

thấp hơn giá nội địa tức là có sự bán phá giá. Tuy nhiên, sự việc lại 

không đơn giản chút nào khi một loạt câu hỏi được đặt ra cần giải 

quyết khi so sánh giá để đảm bảo sự chính xác và công bằng: giá 
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nội địa là giá nào? Là giá bán buôn hay giá bán lẻ? Giá xuất khẩu 

là giá nào? v.v... 

1.1.1.2. Tác động của việc bán phá giá. 

Trước khi có việc hàng của nước khác được bán vào thị 

trường một nước với giá thấp hơn giá hiện hành, cung và cầu mặt 

hàng đó cân bằng ở điểm E, với giá P1 và lượng tiêu thụ Q1, hoàn 

toàn là hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, khi có nguồn hàng 

nước ngoài bán với giá thấp hơn là P2, lượng tiêu thụ tăng lên Q2, 

trong đó lượng hàng sản xuất trong nước giảm xuống chỉ còn Q’2, 

lượng hàng nhập khẩu là Q2 - Q’2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Tác động của việc bán phá giá 

 Từ hình này cho thấy thặng dư của người tiêu dùng tăng 

thêm một lượng bằng diện tích hình thang ABDE, trong khi đó 

thặng dư của nhà sản xuất trong nước giảm một lượng bằng diện 

tích hình thang ABCE. Như vậy, có thể thấy tác động của việc bán 

phá giá là: gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa nhưng lại mang 

lại lợi ích cho người tiêu dùng. Về tổng thể, toàn x  hội được lợi 

bằng diện tích tam giác CDE.  

1.1.2. Khái niệm và vai trò của thuế chống bán phá giá. 
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1.1.2.1. Khái niệm thuế chống bán phá giá. 

Thuế chống bán phá giá là một sắc thuế mà nước nhập 

khẩu đánh vào một mặt hàng nhập khẩu được bán phá giá với mục 

đích ngăn cản sự tiếp diễn của việc bán phá giá đó để tránh gây 

thiệt hại cho ngành sản xuất hàng tương tự ở trong nước. 

1.2.2.2.  Vai trò của thuế chống bán phá giá. 

Khi một sắc thuế T được áp dụng, làm cho giá trong nước 

của sản phẩm tăng lên một lượng bằng T. Do vậy, với các yếu tố về 

cầu của thị trường nội địa đối với sản phẩm đó không đổi, lượng 

tiêu thụ giảm từ Q1 xuống Q’1, trong đó lượng hàng sản xuất trong 

nước tăng từ Q2 lên Q’2, lượng hàng nhập khẩu giảm xuống chỉ 

còn bằng Q’1 - Q’2. Như vậy có thể thấy rõ tác động bảo hộ của 

thuế nhập khẩu đối với sản xuất trong nước: làm tăng giá trong 

nước, giảm lượng hàng nhập khẩu và tăng sản xuất trong nước. Các 

nhà sản xuất trong nước được hưởng lợi rõ ràng khi giá trị thặng dư 

của họ được gia tăng thêm một lượng bằng diện tích tứ giác ACJG. 
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Hình 1.2. Tác động của thuế chống bán phá giá 

1.1.3. Các giai đoạn điều tra chống bán phá giá và các bên tham 

gia chính. 

1.1.3.1. Các bên tham gia chính vào điều tra chống bán phá giá. 

Có thể có sáu bên tham gia quá trình điều tra chống bán 

phá giá.  1. Các nhà sản xuất trong nước 

2. Nhà nhập khẩu/người tiêu dùng. 

3. Nhà xuất khẩu/nhà sản xuất nước ngoài. 

4. Chính phủ nước xuất khẩu hàng hóa. 

5. Cơ quan điều tra của nước nhập khẩu. 

6. WTO. 

1.3.1.2. Các giai đoạn điều tra chống bán phá giá. 

Giai đoạn 1: Từ thời điểm nộp hồ sơ yếu cầu đến thời 

điểm mở cuộc điều tra chống bán phá giá. 

Giai đoạn 2: Từ thời điểm mở điều tra chống bán phá giá 

tới thời điểm đưa ra kết luận sơ bộ. 

Giai đoạn 3: Từ thời điểm đưa ra kết luận sơ bộ tới thời 

điểm đưa ra kết luận cuối cùng. 

Giai đoạn 4: áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và 

tiến hành rà soát. 

1.2. Hiệp định chống bán phá giá của WTO. 

1.2.1.Giới thiệu về Hiệp định chống bán phá giá của WTO. 

Năm 1948 hệ thống thương mại đa biên được thiết lập với 

sự ra đời của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 

(GATT). Trải qua gần một nửa thế kỷ, những quy định của GATT 

về thương mại đa biên, trong đó có quy định về chống bán phá giá 

(Điều VI) tỏ ra chưa chặt chẽ. Cùng với sự ra đời của WTO, Hiệp 
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định chống bán phá giá ®  có những quy định chặt chẽ và chi tiết 

hơn nhiều so với Điều VI của GATT.  

1.2.2. Những quy định trong Hiệp định chống bán phá giá của 

WTO. 

 Hiệp định chống bán phá giá của WTO đề cập đến các vấn 

đề sau:  

-  Xác định việc bán phá giá. 

-  Xác định thiệt hại. 

- Ngành sản xuất trong nước. 

- Nộp đơn yêu cầu tiến hành điều tra chống phá giá. 

-  Thu thập thông tin. 

- áp dụng biện pháp tạm thời. 

- Cam kết giá. 

-  áp dụng thuế và thu thuế chống bán phá giá. 

- Truy thu thuế. 

- Rà soát. 

- Thông báo công khai và giải thích các kết luận. 

- Cơ chế khiếu kiện độc lập. 

- Chống bán phá giá thay mặt nước thứ ba. 

- Thành viên đang phát triển. 

- ủy ban chống bán phá giá. 

- Trao đổi và giải quyết tranh chấp. 

- Điều khoản cuối cùng 

Chương 2: Kinh nghiệm áp dụng thuế chống 
bán phá giá tại một số nước 

 thành viên của WTO 
2.1. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá trên thế giới. 
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 Kể từ khi WTO ra đời, tính đến thời điểm tháng 06 năm 

2008, trên thế giới ®  có tất cả 4531 cuộc điều tra về chống bán 

phá giá và có tất cả là 2106 lần áp dụng thuế chống bán phá giá 

(chiếm gần 50% tổng số cuộc điều tra).  

2.2. So sánh kinh nghiệm áp dụng thuế chống bán phá giá tại 

một số nước thành viên của WTO. 

2.2.1. So sánh các giai đoạn điều tra chống bán phá giá và bảo 

vệ trong vụ kiện chống bán phá giá. 

2.2.1.1. Các giai đoạn điều tra chống phá giá. 

Giai đoạn 1: Đệ đơn kiện chống bán phá giá. 

 * Các tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận đơn kiện. 

 • ở Mỹ đơn kiện phải được gửi cho hai cơ quan là Bộ 

Thương Mại và ủy ban Thương mại Quốc tế, trong khi đó ở úc, ấn 

Độ, đơn kiện chỉ gửi cho một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm. 

 • Thời gian xem xét đơn kiện để ra quyết định khởi kiện là 

20 ngày ở Mỹ và úc nhưng ở ấn Độ, thời gian này là 45 ngày. 

Giai đoạn 2: Khởi kiện và điều tra sơ bộ 

 * Các yêu cầu về thủ tục. 

 - Thông cáo. 

 ở Mỹ, ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ chuẩn bị thông báo 

để đăng trong Công báo Liên bang. ở úc, khi Bộ Hải quan khởi 

kiện, thông báo sẽ được đăng trong Công báo Liên bang úc và một 

tờ báo quốc gia, thường là Tạp chí Tài chính úc. ở ấn Độ, khi Văn 

phòng điều tra phá giá chấp nhận rằng đơn kiện có đủ bằng chứng, 

thông cáo sẽ được đăng để chính thức khởi kiện trong Công báo 

Chính thức. 

 - Tiếp cận thông tin và cơ hội bảo vệ lợi ích. 
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 Tại Mỹ: thông tin cho các bên được cung cấp trong suốt 

quá trình điều tra và được đăng trong Công báo Liên bang. Tại úc: 

Bộ Hải quan cũng thông báo cho tất cả các bên liên quan để các 

bên có thể cung cấp thông tin liên quan. ấn Độ: cơ quan điều tra 

cung cấp bằng chứng và thông tin (loại trừ thông tin mật) cho các 

bên liên quan trong một hồ sơ công cộng. 

 * Các yêu cầu về nội dung. 

 Điều tra chống bán phá giá tập trung vào việc xác định phá 

giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả. Thuế chống bán phá giá chỉ 

được áp dụng nếu cả ba điều kiện trên được đáp ứng. 

 Giai đoạn 3: Điều tra cuối cùng và đánh thuế chống 

bán phá giá. 

 Mỹ: Giai đoạn cuối của quá trình điều tra do cả hai cơ 

quan tiến hành. úc: Bộ Hải quan sẽ đăng bản Tuyên bố chi tiết các 

Thực tế chủ yếu, trong đó tóm tắt các kết quả của quá trình điều tra 

và hình thành cơ sở của báo cáo cuối cùng trình lên Bộ trưởng. 

Trên cơ sở báo cáo của Hải quan, Bộ trưởng sẽ ra quyết định về 

việc có đánh thuế hay không. ấn Độ: Cơ quan điều tra chống bán 

phá giá sẽ thông báo cho các bên về thực tế chủ yếu là cơ sở của 

quyết định trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. 

 - Cam kết giá. 

 Mỹ: Thỏa thuận đình chỉ tương tự với điều khoản cam kết 

giá trong ADA. úc: Bộ trưởng Hải quan có thể chấp nhận cam kết 

từ nhà xuất khẩu trong đó đề nghị sẽ xuất khẩu hàng hóa tới úc 

trong tương lai theo mức giá mà sẽ không gây thiệt hại cho ngành 

sản xuất của úc. ấn Độ: Văn phòng điều tra phá giá có thể tạm 

ngừng hay chấm dứt cuộc điều tra nếu nhà xuất khẩu cam kết điều 
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chỉnh giá để loại bỏ tình trạng phá giá hay thiệt hại cho ngành sản 

xuất trong nước. 

Giai đoạn 4. Rà soát và kháng nghị. 

 * Rà soát các biện pháp chống bán phá giá. 

 ở Mỹ, rà soát hành chính do Bộ Thương mại Mỹ thực 

hiện, rà soát hoàng hôn do cả Bộ Thương mại và ITC thực hiện. ở 

úc, một cơ quan chuyên môn là TMRO có trách nhiệm tiến hành 

rà soát các quyết định cụ thể trong quá trình phá giá. ở ấn Độ, văn 

phòng điều tra phá giá sẽ tự tiến hành rà soát xem có cần thiết tiếp 

tục đặt thuế chống bán phá giá hay không theo yêu cầu của các bên 

liên quan. 

* Rà soát tư pháp. 

- Khiếu kiện trước Tòa án trong nước. 

Cả ba nước đều tuân theo quy định của ADA. 

- Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. 

Cả ba nước đều tuân theo quy định của ADA. 

2.2.1.2. Bảo vệ trong quá trình điều tra chống bán phá giá. 

* Được thông báo về việc tiến hành điều tra vụ kiện 

chống bán phá giá ở nước ngoài. 

Theo hiệp định chống bán phá giá của WTO, các chính 

phủ nước ngoài không cần phải công bố đơn yêu cầu bắt đầu một 

cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ và trước 

khi bắt đầu cuộc điều tra, các cơ quan chức năng phải thông báo 

cho chính phủ nước có liên quan 

* Chuẩn bị cho một vụ kiện chống bán phá giá. 

Đối với cả ba nước Mỹ, úc và ấn Độ, hiệp hội thương mại 

đóng vai trò quan trọng trong các vụ kiện chống bán phá giá. 



 15

* Sự hỗ trợ của cơ quan chống bán phá giá với doanh 

nghiệp bị kiện. 

ở Hoa Kỳ, Bộ Thương mại là cơ quan liên quan có trách 

nhiệm hỗ trợ những nhà xuất khẩu Mỹ trong các vụ kiện chống bán 

phá giá . ở úc, Bộ ngoại giao và thương mại chịu trách nhiệm về 

việc này. ở ấn Độ, ủy ban Chống bán phá giá và các loại thuế liên 

quan thuộc Cục Tài chính trực thuộc Bộ Thương mại và Công 

nghiệp là cơ quan cấp nhà nước chịu trách nhiệm quản lý về chống 

bán phá giá. 

2.2.2. So sánh khung pháp lý chống bán phá giá. 

* Phương pháp tính biên độ giá. 

 Biên độ giá là khoản chênh lệch giữa Giá thông thường 

(“NV”) với giá xuất khẩu (“EP”) của hàng hóa. 

a. Giá thông thường. 

Cả ba nước đều xác định Giá thông thường theo quy định 

của WTO. 

b. Giá xuất khẩu. 

Cả ba quốc gia trên đều xác định giá xuất khẩu theo định 

nghĩa của WTO. 

c. Điều chỉnh. 

Để thực hiện việc so sánh giữa hai đại lượng tương ứng, 

luật pháp về chống bán phá giá của ba nước cho phép cơ quan điều 

tra điều chỉnh Giá thông thường và Giá xuất khẩu  

d. So sánh, Biên độ thiệt hại và Quy tắc áp dụng mức 

thuế thấp hơn. 

 Cả ba nước đều sử dụng ba cách so sánh giữa Giá thông 

thường và Giá xuất khẩu để tính biên độ phá giá. 

* Xác định thiệt hại. 
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 ở Mỹ, ủy ban Thương mại Quốc tế chịu trách nhiệm xác 

định thiệt hại. Tại úc, cơ quan chịu trách nhiệm là Hải quan úc. 

Tại ấn Độ, Bộ Thương mại chịu trách nhiệm về việc xác định thiệt 

hại trong quá trình điều tra. 

 a. Định nghĩa thiệt hại. 

 Cả ba quốc gia đều sử dụng định nghĩa về thiệt hại của 

WTO.  

 b. Tích lũy. 

 Mỹ và úc sử dụng cách tính tích lũy theo đó tính gộp tất 

cả hàng nhập khẩu từ mọi quốc gia nếu như hàng hóa đó cạnh 

tranh với hàng nội địa. ấn Độ không áp dụng cách tính tích lũy này 

trong xác định thiệt hại. 

* Lợi ích xã hội trong việc áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá. 

 Tại úc, luật chống bán phá giá yêu cầu rằng ngoài việc xác 

định được có phá giá và thiệt hại thì thuế bán phá giá chỉ được áp 

dụng khi có thể chứng minh rằng việc áp dụng đó có lợi cho nước 

úc. ở Mỹ và ấn Độ, việc áp dụng thuế chống bán phá giá là bắt 

buộc khi xác định được có phá giá và có thiệt hại cho ngành công 

nghiệp nội địa. 

2.2.2.2. Quy định các loại mẫu, bảng biểu và hướng dẫn chủ yếu 

trong quá trình điều tra chống bán phá giá. 

* Quy định về đơn kiện chống bán phá giá. 

Mỹ áp dụng gần như chính xác cả về thứ tự và nội dung 

mẫu đơn như trong quy định của ADA và cụ thể hóa từng mục. 

Mẫu đơn kiện của Mỹ gồm 5 phần trong đó 4 phần giống theo yêu 

cầu của ADA và một phần bổ sung để tính đến các hoàn cảnh khó 

khăn. Mẫu đơn của úc cũng bao gồm các thông tin theo quy định 
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của ADA và được cấu trúc gồm 3 phần: phần đầu bao gồm các câu 

hỏi liên quan đến ngành sản xuất úc để đánh giá yếu tố thiệt hại, 

phần hai liên quan đến các bằng chứng về phá giá và phần cuối bao 

gồm các thông tin bổ sung. Mẫu đơn của ấn Độ gồm 6 phần: phần 

đầu liên quan đến thông tin về sản phẩm nhập khẩu, phần hai gồm 

thông tin về ngành sản xuất trong nước, phần ba cung cấp bằng 

chứng về phá giá, phần bốn bằng chứng về thiệt hại, phần năm 

bằng chứng về mối quan hệ nhân quả, và phần cuối là thông tin về 

chi phí và giá cả. 

* Quy định bảng điều tra chống bán phá giá. 

Tại Mỹ, mẫu bảng câu hỏi cho các nhà xuất khẩu nước 

ngoài bao gồm 2 phần, dài 5 trang. Tại úc, bảng điều tra cho nhà 

xuất khẩu khá dài (57 trang) và rất chi tiết. Tại ấn Độ, bản câu hỏi 

dành cho nhà xuất khẩu dài 22 trang. 

* Sổ tay hướng dẫn/cẩm nang. 

Tại Mỹ, Sổ tay hướng dẫn chống bán phá giá do ITC ấn 

hành, Cẩm nang chống bán phá giá do Bộ Thương mại Mỹ ấn 

hành. Tại ấn Độ, Văn phòng chống bán phá giá ấn hành sổ tay 

hướng dẫn, cẩm nang chống bán phá giá. Tại úc, Cơ quan chống 

bán phá giá thuộc Bộ Hải quan úc xuất bản sổ tay về quy trình, thủ 

tục, nội dung trong quá trình điều tra chống bán phá giá và các vấn 

đề liên quan. 

2.2.2.3. Bộ máy tổ chức chống bán phá giá. 

* Cơ quan hành chính. 

Mỹ: Bộ Thương mại Mỹ chịu trách nhiệm xác định phá 

giá còn ủy ban Thương mại Quốc tế chịu trách nhiệm xác định 

thiệt hại. ấn Độ: Phòng các vấn đề chống bán phá giá trực thuộc 

Bộ Thương mại chỉ giới hạn trong việc điều tra và ra khuyến nghị 
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cho Chính phủ về việc áp dụng thuế chống bán phá giá. Việc áp 

thuế là do Bộ Tài chính thực hiện. úc: Bộ Hải quan úc chịu trách 

nhiệm điều tra và báo cáo Bộ Trưởng về các vấn đề chống bán phá 

giá.  

* Tổ chức rà soát tư pháp các quyết định hành chính. 

Cả ba nước áp dụng một tòa án riêng cho rà soát tư pháp 

2.2.3. Tổ chức nguồn nhân lực và vấn đề liên quan đến nguồn 

tài chính cho quá trình điều tra chống bán phá giá. 

2.2.3.1. Tổ chức nguồn nhân lực. 

* Nhân lực của cơ quan chống bán phá giá. 

Thành viên của nhóm điều tra phải có kiến thức về chống 

bán phá giá. ở cả ba nước nghiên cứu, các cơ quan chống bán phá 

giá đều có các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên của 

mình và các cơ quan khác trong lĩnh vực chống bán phá giá. 

* Các luật gia, chuyên gia và tư vấn. 

Tại cả ba nước trên, có một số lượng lớn các công ty luật 

và các chuyên gia luật trong các ngành luật quốc tế. Ngoài các 

công ty luật, cả ba nước đều có số lượng lớn các kế toán viên, nhà 

kinh tế và những nhà phân tích kinh doanh, đó là những người nói 

tiếng Anh tốt và có thể tham gia vào điều tra chống bán phá giá. 

2.2.3.2. Vấn đề tài chính. 

* Nguồn tài chính cho giai đoạn bảo vệ việc chống bán 

phá giá. 

a. Trước vụ kiện chống bán phá giá. 

ở Mỹ và úc, cơ quan chống bán phá giá cung cấp miễn 

phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến pháp luật chống bán phá 

giá của các quốc gia khác do các nhà xuất khẩu có liên quan đến 
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vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài. ở ấn Độ: Các chi phí cho 

việc giám sát (nếu có) do các Hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ. 

b. Trong quá trình giải quyết vụ kiện chống bán phá giá. 

ở Mỹ, toàn bộ chi phí để cơ quan chống bán phá giá theo 

dõi và nghiên cứu việc điều tra của cơ quan chống bán phá giá 

nước ngoài do Ngân sách liên bang hỗ trợ. Tuy nhiên, chính quyền 

ấn Độ có sự hỗ trợ tài chính cho các nhà xuất khẩu của ấn Độ cho 

những vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài. ở úc, các doanh 

nghiệp phải chịu hoàn toàn các chi phí cho việc giải quyết vụ kiện 

chống bán phá giá. 

c. Tiếp theo vụ kiện chống bán phá giá. 

Nguồn tài chính để cơ quan chống bán phá giá liên lạc với 

cơ quan chống bán phá giá nước ngoài về biện pháp chống bán phá 

giá và/hoặc toàn bộ những tranh chấp trong khuôn khổ WTO do 

Ngân sách bang hỗ trợ. 

* Nguồn tài chính cho khởi kiện vụ chống bán phá giá. 

a. Trước vụ kiện chống bán phá giá. 

ở cả ba nước đề cập ở trên, các chi phí cho việc thu thập 

các tài liệu cần thiết cho việc khởi kiện và các chi phí cho việc thuê 

luật sư và các chuyên gia do nguyên đơn chịu. 

b. Trong quá trình giải quyết vụ kiện chống bán phá giá. 

ở cả ba nước, những chi phí để cơ quan chống bán phá giá 

thực hiện việc điều tra do Ngân sách nhà nước chi trả. Nguyên đơn 

sẽ phải trả những chi phí của họ phát sinh trong quá trình điều tra. 

c. Sau vụ kiện chống bán phá giá. 

Cả ba nước được nêu ra đều có sự hỗ trợ tài chính nhất 

định cho ngành công nghiệp trong nước đối với việc khởi kiện và 
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hỗ trợ cho nhà xuất khẩu trong việc bảo vệ chống bán phá giá ở 

nước ngoài. 

Chương 3. Một số gợi ý liên quan đến việc áp 
dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam. 

3.1. Những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi phải đối mặt với 

tranh chấp bán phá giá. 

Những khó khăn chủ yếu của Việt Nam khi phải đối phó 

với tranh chấp phá giá. 

Khó khăn lớn nhất là hiểu biết về luật thương mại quốc tế 

liên quan tới bán phá giá của ta là rất hạn chế. 

Khó khăn thứ hai chính là sự phối hợp của chúng ta còn 

thấp. 

Khó khăn lớn thứ ba là hệ thống pháp lụât về kinh tế - 

thương mại của Việt Nam còn đang trong quá trình xây dựng và 

hoàn thiện.  

Một khó khăn khác liên quan tới giải quyết tranh chấp. 

Cho tới nay và vài năm tới chúng ta chỉ có thể giải quyết tranh 

chấp phát sinh liên quan tới chống bán phá giá trong khuôn khổ 

các hiệp định thương mại song phương.  
Cuối cùng cần lưu ý đến thực tế là một số nước chưa công 

nhận nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường (KTTT). 

3.2. Khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam. 

 Việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại Việt Nam 

hoàn toàn có khả năng khi chúng ta đã có những nguồn luật 

liên quan đến việc áp dụng thuế chống bán phá giá, khi chúng 

ta thấy được những lợi thế của việc áp dụng thuế chống bán 

phá giá đối với sản xuất trong nước. 
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3.3. Gợi ý một số giải pháp liên quan tới việc áp dụng thuế 

chống bán phá giá ở Việt Nam. 

 Dựa trên kinh nghiệm của ba nước nghiên cứu, chúng tôi 

xin đưa ra một số gợi ý  cho việc áp dụng thuế chống bán phá ở 

Việt Nam. 

3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý về chống bán phá giá. 

3.3.1.1. Quy định biểu mẫu và cẩm nang hướng dẫn. 

* Đơn kiện. 

Khi chuẩn bị các mẫu đơn kiện, cơ quan có thẩm quyền 

nên xem xét các yếu tố sau đây: 

- Mẫu đơn cần dễ hiểu, rõ ràng để nhà sản xuất có thể điền 

các thông tin một cách đầy đủ nhất. 

- Nội dung thông tin cần đầy đủ, toàn diện để có thể cung 

cấp đủ bằng chứng về phá giá, thiệt hại và quan hệ nhân quả. 

- Cần có các hướng dẫn rõ ràng các thông tin khai trên 

mẫu đơn. 

* Bảng điều tra. 

Khi thiết kế các bảng câu hỏi cần chú ý: 

- Thiết kế một mẫu chung cho mỗi loại bảng hỏi cho từng 

bên liên quan ; 

- Nội dung bảng câu hỏi cần đầy đủ để thu thập được đủ 

thông tin, trên cơ sở đó xác định biên độ phá giá và mức độ thiệt 

hại và mối quan hệ nhân quả; 

- Đối với mỗi trường hợp phá giá cụ thể, áp dụng một mẫu 

chuẩn ®  được thiết kế sẵn, tuy nhiên cần điều chỉnh để phù hợp 

với tính chất của sản phẩm bị kiện; 

- Xác định các tổ chức thích hợp để gửi bảng hỏi. 

3.3.1.2. Tổ chức chính quyền và tư pháp. 
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* Tổ chức cơ quan hành chính. 

Việc áp dụng hệ thống một cơ quan có tính đến việc giảm 

thiểu chi phí và hạn chế chồng chéo trong quá trình điều tra, sử 

dụng hiệu quả nhân lực và giúp nâng cao khả năng của đội ngũ 

chuyên gia khi họ có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá 

trình điều tra chống bán phá giá. 

* Rà soát tư pháp các quyết định hành chính. 

Theo ý kiến của một số chuyên gia pháp lý, Việt Nam có 

thể cân nhắc khả năng xây dựng một tòa án chuyên trách các vấn 

đề liên quan đến các biện pháp khắc phục thương mại. 

3.3.1.3. Lợi ích x_ hội trong việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

Việt Nam nên xem xét tới vấn đề lợi ích x  hội, đặc biệt là 

lợi ích của người tiêu dùng trong quá trình đưa ra phán quyết về 

chống bán phá giá, áp dụng việc tính Biên độ Thiệt hại và Quy tắc 

áp dụng mức Thuế thấp hơn; và không sử dụng phương pháp tính 

tích lũy trong khi xác định thiệt hại cho ngành công nghiệp nội địa. 

3.3.2. Tổ chức nguồn nhân lực và vấn đề liên quan đến nguồn 

tài chính cho quá trình điều tra chống bán phá giá. 

3.3.2.1. Tổ chức nguồn nhân lực. 

- Tổ chức những khóa đào tạo ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng 

Anh) cho các chuyên gia về chống bán phá giá và các luật sư. 

- Củng cố mối quan hệ với các chuyên gia chống bán phá 

giá nước ngoài. 

- Tổ chức huấn luyện để cung cấp cho hiệp hội doanh 

nghiệp và các tổ chức kinh doanh thông thường những kiến thức 

pháp luật quốc tế về chống bán phá giá.  
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- Tổ chức một nhóm các công ty tư vấn về luật và kinh tế 

về chống bán phá giá và các tranh chấp kinh tế khác.  

3.3.2.2.  Nguồn tài chính cho quá trình điều tra chống 

bán phá giá. 

 Chính phủ cần có sự hỗ trợ tài chính nhất định cho các 

hoạt động này. Ngân sách cần được giao cho cơ quan chống bán 

phá giá để tránh sự vi phạm thỏa thuận với WTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận 
 

Trong thương mại quốc tế bán phá giá là một hiện tượng 

kinh tế bình thường. Tuy nhiên trong những năm gần đây song 

song với thương mại toàn cầu ngày càng tự do hóa thì các biện 

pháp chống bán phá giá được áp dụng ngày càng tăng. §  có 

những ý kiến cho rằng biện pháp này ®  bị lạm dụng như một hàng 

rào phi thuế quan để bảo hộ cho sản xuất trong nước. 

Nhìn chung quy định của các nước về chống bán phá giá 

đều dựa trên Hiệp định về chống bán phá giá của WTO. Hiệp định 
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này đưa ra định nghĩa cụ thể khi nào hàng nhập khẩu bị coi là bán 

phá giá dựa trên hai tiêu chí là giá xuất khẩu thấp hơn giá bán 

trong nước hoặc thấp hơn chi phí sản xuất. Hiệp định cũng quy 

định chặt chẽ về điều tra thiệt hại của ngành sản xuất hàng hóa 

tương tự ở trong nước là do hàng nhập khẩu bị bán phá giá gây ra. 

Mỗi thành viên của WTO chỉ có thể áp dụng các biện pháp chống 

bán phá giá khi hàng nhập khẩu bị bán phá giá dẫn tới gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước. 

Khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế chống 

bán phá giá cần phải cân nhắc cẩn thận tới ý nghĩa kinh tế của hiện 

tượng bán phá giá để có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Trong văn bản luật phải coi lợi ích toàn x  hội cao hơn lợi ích riêng 

của các nhà sản xuất. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước khác 

trong lĩnh vực này thì mức thuế chống bán phá giá tốt sẽ là mức 

thuế cân bằng được lợi ích của cả người sản xuất lẫn người tiêu 

dùng. 

Thực tế của nhiều nước cũng chỉ ra rằng xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật về chống bán phá giá vừa phù hợp với hoàn 

cảnh từng nước vừa không trái với luật thương mại quốc tế ®  khó, 

nhưng tổ chức bộ máy thực thi còn khó khăn hơn nhiều. Đó là do 

các thủ tục điều tra phá giá và thiệt hại rất phức tạp đòi hỏi sự phối 

hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước với 

cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi sự tham gia của các 

chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế vi mô, 

luật quốc tế, kế tóan, v.v.... 

Chính sách thương mại của Việt Nam ®  tiến một bước dài 

theo hướng tự do hóa và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

Chính sách này ®  góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế khá 
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nhanh và ổn định của Việt Nam trong những năm qua. Song song 

với việc tiếp tục cải cách chính sách thương mại theo hướng tự do 

hóa hơn nữa để phù hợp hơn nữa với các quy định của WTO trong 

vài năm tới, Việt Nam cũng cần nhanh chóng hoàn thiện hơn nữa 

khung pháp lý về thuế chống bán phá giá để có thể áp dụng công 

cụ này như một công cụ bảo hộ mới có hiệu quả và phù hợp với 

luật thương mại quốc tế. 

Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân 

lực, tạo ra nguồn tài chính vững chắc cho hoạt động chống bán phá 

giá. Điều này vừa là tiền đề cần thiết để sử dụng tốt biện pháp 

chống bán phá giá như một công cụ bảo hộ sản xuất trong nước 

vừa để đối phó có hiệu quả với những tình huống khi hàng xuất 

khẩu của Việt Nam bị các nước khác điều tra áp dụng biện pháp 

này. 


